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bài tóm tắt 
 

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tinh luyện glyxerin thu 
được từ quá trình chế biến nhiên liệu sinh học thành glyxerin 95% đạt tiêu chuẩn 
thương phẩm. 
 
Để đạt được mục tiêu này, trước tiên, đặc tính và tạp chất của các mẫu glyxerin 
thu được từ quá trình sản xuất thử biodiesel đã được xác định: hàm lượng 
glyxerin khoảng 56%, phần tạp chất còn lại là xà phòng, các triglyxerit chưa 
chuyển hóa hết, metanol, nước và một số tạp chất khác. 
 
Tiếp đến, việc tinh chế glyxerin ở qui mô phòng thí nghiệm nhằm xác định các 
thông số thích hợp đã được tiến hành. Kết quả cho thấy việc sử dụng axit H2SO4 
mang lại hiệu quả kinh tế hơn so với axit H3PO4. Các điều kiện thích hợp đã 
được lựa chọn là : tỷ lệ khối lượng axit/glyxerin thô là 41,7 kg/tấn, thời gian lắng 
tách muối là 1 giờ, thời gian lắng tách axit béo là 30 phút, áp suất chưng cất chân 
không khoảng 2 mbar. Sau khi chưng cất, thu được glyxerin 98%. Kết quả sản 
xuất thử để xác định các thông số thích hợp ở qui mô 10 lít glyxerin thô/mẻ cho 
thấy quá trình độ lặp lại rất cao, hiệu suất thu hồi glyxerin trên 91%, gần như 
bằng nhau đối với mọi mẻ phản ứng. 10 kg sản phẩm glyxerin 98% đã được sản 
xuất. Cuối cùng, đề tài đã sơ bộ tính toán giá thành sản phẩm và đề xuất qui trình 
công nghệ ở qui mô lớn hơn. Nếu lấy giá glyxerin thô là 4 000 đồng/kg, sau khi 
tinh chế, giá thành của glyxerin 98% là 12 600 đồng/kg trong khi giá bán trên 
thị trường là 40 000 đồng/kg.  
 
Rõ ràng rằng việc thu hồi và tinh chế glyxerin thu được từ các quá trình sản xuất 
biodiesel đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho các nhà máy sản xuất 
biodiesel. Ngoài ra, việc tận thu và tinh chế glyxerin còn góp phần làm giảm sự « 
nhiễm môi trường do việc thải glyxerin thô hoặc do khói thải của quá trình sử 
dụng glyxerin thô làm chất đốt gây ra. Hơn thế nữa, về lâu dài, sản phẩm 
glyxerin sau tinh chế sẽ được sử dụng cho các quá trình chế biến tiếp theo nhằm 
sản xuất ra các sản phẩm có giá trị cao hơn nữa.  
 
Một đơn đăng ký giải pháp hữu ích đã được chấp nhận, giải ba Festival ô Sáng 
tạo trẻ » 2008 do Đoàn Bộ Công Thương tổ chức, một bài báo đã được công bố 
là các kết quả khác của đề tài. 
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Mở đầu 

Quá trình trans-este hóa dầu thực vật tạo ra sản phẩm phụ là glyxerin. Sau khi tách este 

và dầu chưa phản ứng hết rồi trung hòa kiềm bằng phương pháp xử lý với axit, chưng 

cất, lọc, xử lý bằng than hoạt tính hoặc nhựa trao đổi ion hoặc kết hợp cả hai chúng ta 

thu được glyxerin kỹ thuật.  

Hiện nay, ở nước ta có rất nhiều cơ sở sản xuất este dầu mỡ động thực vật làm nhiên 

liệu sinh học (ước tính lên đến vài trăm nghìn tấn/năm trong vài năm tới). Sản phẩm 

phụ của quá trình này là glyxerin thô. Thông thường, cứ sản xuất 1 tấn sản phẩm nhiên 

liệu sinh học thì tạo ra 0,1 tấn glyxerin thô. Như vậy, trong thời gian tới, sản lượng 

glyxerin thô ở nước ta đạt khoảng vài chục nghìn tấn. Hiện nay, các cơ sở sản xuất 

nhiên liệu sinh học chưa có phương án sử dụng nguồn sản phẩm phụ này ngoài việc 

dùng làm chất đốt hoặc bán với giá 3500 -  4 000 đồng/kg, trong khi giá glyxerin kỹ 

thuật (hàm lượng glyxerin ≥ 95%) dao động trong khoảng 20 000 – 30 000 đồng/kg 

còn giá glyxerin 98% dao động từ 35 000 – 40 000 đồng/kg. Tận dụng nguồn sản 

phẩm phế thải dồi dào này để chế biến thành các sản phẩm có giá trị cao là một việc 

làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hiện tại, các cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh 

học ở các tỉnh phía Nam sẵn sàng tiếp nhận công nghệ tinh chế glyxerin thô thu được 

từ quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel thành glyxerin công nghiệp 95% có 

giá trị kinh tế cao hơn. Về lâu dài, sản phẩm glyxerin sau tinh chế sẽ được sử dụng cho 

các quá trình chế biến tiếp theo nhằm sản xuất ra các sản phẩm có giá trị cao hơn nữa.  

Quá trình  chưng cất glyxerin để tạo ra sản phẩm có độ sạch trên 95% đã được áp dụng 

nhiều trên thế giới . ở Việt Nam, năm 2006, Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam có 

đặt vấn đề nghiên cứu công nghệ thu hồi và tinh chế sơ bộ glyxerin. Đề tài đã tiến hành 

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như nhiệt độ, thời gian lắng, tỷ lệ dung môi 

metanol/dung dịch đến quá trình thu hồi glyxerin từ nước thải của quá trình thủy pân 

dầu mỡ động thực vật và quá trình metyl hóa.  Tuy nhiên, đây chỉ là một nghiên cứu có 

tính chất thăm dò, chưa được tiến hành một cách có hệ thống và chưa đưa ra được qui 

trình công nghệ hoàn thiện. 
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Vì những lý do đó, đề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tinh luyện 

glyxerin thu được từ quá trình chế biến nhiên liệu sinh học thành glyxerin 95% đạt tiêu 

chuẩn thương phẩm. 

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi trong đề tài này là công nghệ tinh chế glyxerin thu 

được từ quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel. 

Đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu các nội dung sau : 

- Nghiên cứu phương pháp tách tạp chất trong phụ phẩm của quá trình sản xuất 

biodiesel nhằm thu được glyxerin thô 70% 

- Nghiên cứu hoàn thiện quá trình chưng cất glyxerin thô thành glyxerin 95% đạt 

tiêu chuẩn thương phẩm  

- Sản xuất thử qui mô phòng thí nghiệm 
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Phần I. Tổng quan  

I. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

I.1 Giới thiệu về glyxerin [1] 

Glyxerin (C3H8O3) là một polyol. Đó là một triol có 3 nhóm chức alcol. Công thức hóa 

học của glyxerin được trình bày trong hình 1. 

 

Hình 1: Công thức hóa học của glyxerin 

Một số thông tin chung và tính chất hóa lý của glyxerin được trình bày trong bảng 1. 

Năm 1783, nhà hóa học Carl Wilhelm Scheele người Thụy Điển thu được glyxerin 

bằng cách đun sôi dầu oliu với oxit chì. Năm 1823, nhà hóa học người Pháp Eugène 

Chevreul chứng minh rằng các chất béo được tạo thành từ sự kết hợp giữa glyxerin và 

các axit béo.  

Trong cơ thể sống, glyxerin là một thành phần quan trọng của glyxerit (mỡ và dầu) và 

phospholipide. Khi cơ thể sử dụng mỡ được dự trữ như nguồn năng lượng, glyxerin và 

axit béo được giải phóng trong máu. 

Glyxerin được tạo thành trong quá trình lên men quả nho khi sản xuất rượu vang. 

Glyxerin là sản phẩm phụ của phản ứng xà phòng hóa trong quá trình sản xuất xà 

phòng từ dầu mỡ động thực  vật theo phản ứng sau : 

Dầu/mỡ động thực vật + Xút --> Xà phòng + Glyxerin 

Glyxerin còn là sản phẩm phụ của quá trình este hóa chéo (transesterification) của dầu 

mỡ động thực vật với metanol để sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel. 
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Bảng 1: Thông tin chung và tính chất hóa lý của glyxerin 

Tên quốc tế (IUPAC) propan-1,2,3-triol hay 1,2,3-propanetriol 

Vẻ bề ngoài Chất lỏng không màu, nhớt, có vị ngọt, hút ẩm mạnh 

Khối lượng phân tử (g/mol) 92,09  

Nhiệt độ nóng chảy (°C) - 17,8 

Nhiệt độ hóa hơi (°C) 290 

Tính tan Tan vô hạn trong nước, rượu 

Tan một phần trong etyl axetat và ete etylic 

Không tan trong benzen, cloroforme, dầu, CCl4, ete 

dầu hỏa  

Tỷ trọng 1,261 

Độ nhớt động học ở 20°C 

(Pa.s) 

1,49  

An toàn cháy nổ Có khả năng gây nổ khi tiếp xúc với CrO3, KClO3, 

KMnO4 

Độc tính DL50 20 ml/kg (Chuột, qua đường uống) 

4.4ml/kg (Chuột, qua đường tiêm) 

Glyxerin có ứng dụng trong ngành Dược làm chất hydrat hóa trong quá trình bào chế 

thuốc và làm phụ gia điều chế xiro chống ho. 

Trong mỹ phẩm, glyxerin thường được sử dụng làm chất giữ ẩm, dung môi và chất bôi 

trơn. Glyxerin có mặt trong kem đánh răng, nước súc miệng, kem giữ ẩm và xà phòng.  

Trong thực phẩm, glyxerin (thường có ký hiệu là E422) cũng được sử dụng vì nó có vị 

ngọt, có tính chất giữ ẩm và làm dung môi.  

Ngoài ra, glyxerin còn có ứng dụng trong ngành hóa chất và một số ngành khác, ví dụ 

để sản xuất nitroglyxerin; làm chất hóa dẻo trong công nghiệp sản xuất cellophane; 

chất hóa dẻo và dầu nhờn trong sản xuất giấy, sợi, vải; chất chống đông; chất bôi lên 

gương để tránh hơi nước đọng lại; .v .v. 
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Một ứng dụng khác của glyxerin còn ít được biết đến là để sản xuất thức ăn gia súc. ở 

Đức, glyxerin đã được các nhà sản xuất thức ăn gia súc sử dụng hoặc đã được sử dụng 

trực tiếp ở các trang trại lớn. Theo Karl-Heinz Sudekum, đại học Bonn, người làm việc 

trong lĩnh vực này, việc sử dụng glyxerin làm thức ăn gia súc, đặc biệt là cho bò, có 

nhiều ưu điểm : 

- Nó sẽ là một nguồn năng lượng được chuyển hóa một cách nhanh chóng, có thể 

thay thế các nguồn glucide khác có cùng tính chất, ví dụ như lúa mì  

- Là chất ổn định chống sự phát triển của nấm mốc 

- Là sản phẩm có vị ngọt, kích thích sự thèm ăn dẫn đến việc gia súc ăn được 

nhiều 

Việc thử nghiệm trên bò cái tơ được tiến hành bằng cách cho ăn 1 kg glyxerin/ngày với 

tỷ lệ trộn 15%. ở dạ cỏ, glycerin được lên men hoàn toàn để tạo thành axit 

propionique. Đối với lợn và gà, có thể trộn 5 – 10% glyxrine vào thức ăn. 

I.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ và giá bán glyxerin trên thế giới 

Trên thế giới, nguồn glyxerin chính đầu tiên thu được từ quá trình sản xuất xà phòng. 

Trong khoảng 20 năm gần đây, còn có thêm nguồn glyxerin nữa từ quá trình sản xuất 

axit béo và quá trình sản xuất metyl este dầu mỡ đồng thực vật làm nhiên liệu sinh học 

biodiesel [2].  

Đến năm 2001, tổng sản lượng glyxerin trên thế giới khoảng 760 000 tấn/năm với sự 

tăng mức tiêu thụ khoảng 3%/năm. Các nước sản xuất nhiều glyxerin nhất là các nước 

Tây Âu (chiếm khoảng 40% tổng sản lượng thế giới). Tiếp đến là các nước Đông Nam 

châu á, đặc biệt là Malaysia, Philippin và Indonesia (khoảng 32% sản lượng thế giới) 

và cuối cùng là Mỹ (khoảng 23,5% sản lượng thế giới) [3] (bảng 2). 

Trên thế giới, chỉ còn Dow Chemical đang vận hành các nhà máy sản xuất glyxerin 

tổng hợp độ sạch 99,7% từ propylen (tổng sản lượng ở Mỹ và Châu Âu khoảng 

100 000 tấn/năm). Solvay đã ngừng vận hành dây chuyền công suất 15 000 tấn/năm 

của họ ở Đức năm 2000. 
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Bảng 2 : Khả năng sản xuất và sản lượng glyxerin trên thế giới (năm 2001) 

Đơn vị:Nghìn tấn 

Khu vực Mỹ Tây Âu Nhật Đông Nam á Tổng 

Khả năng 

sản xuất 

169 315 59 216 759 

Sản lượng 159 247 53 216 675 

Thị trường glyxerin trong thời gian gần đây có sự tăng trưởng chủ yếu do một số lý do 

sau đây : 

- Sự tăng trưởng kinh tế thế giới đặc biệt là vào cuối những năm 1990 

- Sự phát triển những ứng dụng mới như các sản phẩm chăm sóc cá nhân, vệ sinh 

răng miệng hoặc sự tăng nhu cầu sử dụng glyxerin trong thực phẩm. 

Bảng 3 : Tiêu thụ glyxerin ở Châu Âu (nghìn tấn) 

 

Trong tương lai, khuynh hướng này còn tiếp tục tức là sự tăng trưởng mức tiêu thụ vào 

khoảng 3 – 4%/năm chủ yếu bởi các thị trường sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cá nhân, 



 7

vệ sinh răng miệng, công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Hình 2 cho thấy tình hình 

tiêu thụ ở một số khu vực trên thế giới vào năm 2001 [3] còn bảng 3 cho thấy tình hình 

tiêu thụ glyxerin ở châu Âu từ năm 1997 đến năm 2007 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2 : Thị trường tiêu thụ 

glyxerin ở một số khu vực 

trên thế giới 

Các nước phát triển xuất khẩu rất ít glyxerin, sản phẩm họ sản xuất ra chủ yếu để phục 

vụ nhu cầu nội địa. Thực tế, chỉ 10% sản lượng châu Âu được xuất khẩu sang hai thị 

trường ưu tiên là các nước Đông Âu và Mỹ.  

Ngược lại, các nước Đông Nam á lại chủ yếu hướng tới việc sản xuất để xuất khẩu ; ví 

dụ điển hình là Malaysia : xuất khẩu 140 000 tấn/năm sang thị trường chính là Mỹ. 

Một ghi nhận rất đáng quan tâm là việc tăng sản lượng glyxerin của Malaysia chỉ mới 

xuất hiện trong vòng 10 năm trở lại đây (tăng 50% trong vòng 5 năm, từ 1995 đến 

1999) khi nước này tìm kiếm những đầu ra mới cho dầu cọ của họ. 
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Trong những năm gần đây, giá bán glyxerin có nhiều biến động (hình 3). Ví dụ, chỉ 

trong vòng một năm, từ đầu năm 2007 đến đầu năm 2008, giá bán sỉ (không đóng bao) 

glyxerin 99,7% đã tăng từ 440 euros/tấn lên 1250 euros/tấn ở thị trường châu Âu (bảng 

4).  

 

Hình 3 : Giá bán glyxerin 99,7 % tại các thị trường khác nhau từ năm 1995 - 2008 

Tương tự, giá glyxerin 80% ở các thị trường châu Âu cũng có cùng xu hướng (hình 4), 

tăng từ khoảng 60 USD/tấn năm 2007 lên 800 USD/tấn năm 2008. 
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Hình 4 : Giá bán glyxerin 80 % tại thị trường châu Âu từ năm 1995 - 2008 

Có nhiều lý do khiến giá bán glyxerin thay đổi nhanh trong thời gian gần đây.  

- ảnh hưởng của nhu cầu sử dụng glyxerin : giá bán glyxerin khá thấp từ năm 

2004 đã làm bùng nổ nhu cầu sử dụng glyxerin (bảng 3). ở Trung Quốc, tiêu 

thụ glyxerin cũng tăng từ 120 000 tấn/năm năm 2006 lên 270 000 tấn/năm năm 

2007. 

- ảnh hưởng của khả năng cung cấp glyxerin : có nhiều yếu tố liên quan đến khả 

năng cung cấp glyxerin, trong đó có những yếu tố sau : 

+ Giá nguyên liệu để sản xuất biodiesel tăng lên (hình 5). Trong vòng 1 năm, từ 

tháng 3 năm 2007 đến tháng 3 năm 2008, giá các loại dầu thô như dầu hạt cải 

dầu, dầu đậu nành, dầu cọ đã tăng từ 2 – 2,35 lần. 
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Nguồn: Oilwold 

Hình 5: Biến động giá dầu thực vật từ 3/2007 đến 3/2008 

 

+ ảnh hưởng của trợ giá kiểu Mỹ “blender credit”: đóng góp vào giá cố định và 

giá lưu động của một nhà máy sản xuất biodiesel 

 + Chất lượng xoàng của glyxerin thô của Mỹ 

 + Sản lượng toàn cầu của biodiesel từ năm 2002 đến 2007 tăng lên (bảng 4). 

Thực tế, sản lượng biodiesel trên thế giới từ năm 2004 – 2006 tăng 150%, từ năm 2006 

– 2007 tăng - 14%. Kèm theo đó, việc tăng lượng glyxerin thô ở Mỹ (gọi là glyxerin 

“có thể vứt bỏ”) và việc giảm glyxerin tinh chế ở châu Âu đã làm tăng giá bán 

glyxerin. 
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Bảng 4: Sản lượng biodiesel toàn cầu (nghìn tấn) 

 

Nguồn: Europe 2002 – 2006: European Biodiesel Board 

+ Không có nhà sản xuất hàng đầu thế giới 

+ Có nhiều nguồn glyxerin khác (bảng 5) 

Dự báo trong thời gian tới sản lượng biodiesel trên thế giới tiếp tục tăng (khoảng 8,5 

triệu tấn vào cuối năm 2008) dẫn đến sản lượng glyxerin thu được từ quá trình sản xuất 

biodiesel cũng tăng lên (khoảng 850 000 tấn vào cuối năm 2008) - bảng 6. Nhu cầu sử 

dụng glyxerin tinh luyện từ nay đến 2010 cũng đều đặn tăng lên khoảng 2 – 10%, tùy 

theo từng quốc gia (bảng 7). Các nhà nghiên cứu kinh tế và thị trường, sau khi khảo sát 

các yếu tố liên quan như việc thay thế glyxerin bởi các polyol khác, việc ứng dụng 

glyxerin làm thức ăn gia súc..., đã đưa ra dự báo tình hình cung và cầu glyxerin trong 

một vài năm tới (bảng 8). Trên cở sở tính toán kinh tế, người ta dự báo đến cuối năm 

2009, giá glyxerin tinh luyện và glyxerin thô 80% (giao tại cảng) tương ứng là 650 và 

300 Euros/tÊn.  
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Bảng 5: Nguồn cung cấp glyxerin để chưng cất trên thế giới từ năm 2005 

Đơn vị: nghìn tấn 

 

Bảng 6: Tổng sản lượng biodiesel và glyxerin thu được từ quá trình sản xuất biodiesel

                             Đơn vị : Nghìn tấn 
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Bảng 7: Mức tăng trưởng dự báo của những ứng dụng truyền thống của glyxerin 

tinh luyện (năm 2006 – 2010)     Đơn vị : Nghìn tấn 

 

Bảng 8: Cân bằng cung và cầu của glyxerin đến 2009 

Đơn vị : Nghìn tấn 

 

Như vậy, qua các số liệu thống kê và các thông tin đã trình bày ở trên, có thể tóm tắt 

một số điểm chính liên quan đến tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá bán glyxerin như sau : 

- Thời gian qua, nhu cầu sử dụng glyxerin trên thế giới có xu hướng tăng 3-

4%/năm 
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- Có nhiều nguồn cung cấp glyxerin khác nhau, trong đó glyxerin đến từ quá trình 

sản xuất biodiesel là một trong những nguồn chính hiện nay 

- Giá bán glyxerin luôn biến động và phụ thuộc nhiều yếu tố, đặc biệt là vào tình 

hình sản xuất biodiesel trên thế giới. Giá glyxerin tinh luyện thường cao gấp 3 

lần giá glyxerin thô 

- Dự báo trong những năm tới, sản lượng biodiesel trên thế giới tiếp tục tăng dẫn 

đến sản lượng glyxerin thu được từ quá trình sản xuất biodiesel cũng tăng lên  

- Nhu cầu sử dụng glyxerin tinh luyện từ nay đến 2010 cũng đều đặn tăng lên 

khoảng 2 – 10% (tùy theo từng quốc gia) và tính trên toàn thế giới, lượng cung 

đáp ứng được cầu 

- Dự báo đến cuối năm 2009, giá glyxerin tinh luyện và glyxerin thô 80% (giao 

tại cảng) tương ứng là 650 và 300 Euros/tấn. 

I.3 Công nghệ tinh luyện glyxerin 

I.3.1 Glyxerin thô thu được từ quá trình sản xuất biodiesel 

Như trên đã trình bày, glyxerin là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất biodiesel (hình 6).  

 

DÇu/mì động thực vật + Metanol  Glyxerin + Metyl este axit béo (Biodiesel) 

             (Triglyxerit) 

Hình 6 : Sơ đồ phản ứng este hóa chéo của triglyxerit thành biodiesel [5] 

Bằng cách sử dụng đẳng lượng hóa học, có thể tính toán được rằng có khoảng 10% 

khối lượng glyxerin được tạo thành (đây là giá trị đã qui đổi thành glyxerin tinh khiết). 

Glyxerin thô thu được từ quá trình sản xuất biodiesel thường có độ sạch trong khoảng 
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55 - 90%. Đối với các nhà máy sản xuất biodiesel công suất lớn, độ sạch có thể cao 

hơn, đạt 75 – 80%. Phần còn lại trong glyxerin thô bao gồm các triglyxerit chưa 

chuyển hóa hết, metanol chưa chuyển hóa hết, biodiesel, xà phòng và các tạp chất. 

Những tạp chất có mặt trong glyxerin thô này làm cho lượng glyxerin thô thu được từ 

quá trình sản xuất biodiesel thường nhiều hơn từ 1,1 đến 1,8 lần so với lượng glyxerin 

tinh khiết theo tính toán.  

Lượng metanol có mặt trong glyxerin thường chiếm từ 0,01 - 3% khối lượng. Đây là 

lượng metanol dư, chưa bay hơi hết sau khi chưng cất tách metanol. Ngoài ra, trong số 

các tạp chất, có sự có mặt của xút hoặc hydroxit kali (tùy loại xúc tác mà người ta sử 

dụng trong quá trình sản xuất biodiesel). Các kim loại như K, Na, Ca, Mg có mặt trong 

thành phần của dầu thực vật. Muối sulphat hoặc photphat có thể sinh ra từ quá trình 

trung hòa kiềm bởi axit sulfuaric hoặc axit photphoric [6].  

I.3.2 Công nghệ tinh chế glyxerin 

Có nhiều quá trình khác nhau để tinh chế glyxrine [7 – 13]. Tuy nhiên, hầu hết các quá 

trình đó đều gồm có giai đoạn tách xà phòng và tiếp theo là 2 bước tách chính: loại 

muối và metanol. Một số kỹ thuật tách có thể phải tiến hành trong chân không vì 

glyxerin là một chất nhạy với nhiệt và dễ bị tách nước dẫn đến phân hủy ở 180°C [14].  

Nhìn chung, sau khi tách xà phòng, có thể sử dụng các kỹ thuật sau đây để tinh chế 

glyxerin: chưng cất phân đoạn, trao đổi ion, hấp phụ, kết tủa, chiết, kết tinh, thẩm tách. 

Quá trình gồm các bước: tách xà phòng, tiếp theo bởi bước loại metanol, chưng cất 

phân đoạn, trao đổi ion (zeolit hoặc nhựa trao đổi) và hấp phụ (than hoạt tính) có vẻ là 

quá trình tinh chế thông dụng nhất.  

Hình 7 là sơ đồ nguyên lý hai dây chuyền công nghệ sản xuất biodiesel tổ hợp với dây 

chuyền công nghệ tinh chế glyxerin của các hãng Buss SMS-Canzler và MEGTEC 

[18].  

I.3.2.1 Giai đoạn tách xà phòng và metanol 

Như đã trình bày trong phần trên và theo sổ tay biodiesel [28], bước đầu tiên của quá 

trình tinh chế glyxerin là bước tách xà phòng. Bước này liên quan đến việc trung hòa 
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bằng cách sử dụng một axit để loại xúc tác và xà phòng. Phản ứng của một axit với xà 

phòng sẽ tạo ra axit béo và muối còn phản ứng của axit với xúc tác kiềm thì tạo ra 

muối và nước. Vì axit béo không tan trong glyxerin nên chúng sẽ tách thành lớp trên 

cùng và chúng có thể được gạn ra. Một số muối không tan trong glyxerin cũng sẽ kết 

tủa. Glyxerin trong suốt màu nâu đỏ nằm ở lớp giữa. Tách các lớp này khỏi nhau sẽ thu 

được glyxerin. 

 

 

Hình 7: Sơ đồ nguyên lý quá trình sản xuất biodiesel và tinh chế glyxerin của 

Buss SMS-Canzler (trên) và MEGTEC (dưới) [18] 
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Bước tiếp theo là loại metanol lẫn trong glyxerin. Lượng metanol lẫn trong glyxerin có 

thể được loại bằng phương pháp bay hơi nhanh hoặc sử dụng thiết bị bay hơi màng 

mỏng. Thiết bị bay hơi màng mỏng có một ưu điểm là giữ thời gian tiếp xúc ngắn và 

thích hợp nhất đối với quá trình này vì nó làm việc ở nhiệt độ thích hợp để không xảy 

ra sự phân hủy glyxerin. Sau khi loại metanol, độ sạch của glyxerin đạt xấp xỉ 85%. 

Trong những bước tiếp theo, glyxerin 85% được xử lý tiếp để đạt độ sạch theo yêu cầu 

(từ 95 – 99,5%). 

I.3.2.2 Các phương pháp tinh chế glyxerin hiện hành 

Các quá trình tinh chế glyxerin hiện hành gồm các bước sau đây: xử lý sơ bộ, cô đặc, 

làm sạch và tinh luyện. Bước xử lý sơ bộ được tiến hành nhằm loại khỏi glyxerin thô 

các chất tạo màu, gây mùi cũng như các thành phần chất béo còn sót lại.  Trong bước 

xử lý sơ bộ, NaOH được sử dụng để loại các chất béo nhờ phản ứng xà phòng hóa còn 

than hoạt tính được sử dụng để tẩy màu.  

Bước cô đặc liên quan đến việc loại bỏ hợp chất ion bằng cách sử dụng sắc ký loại ion. 

Trong quá trình này, dòng glyxerin được cho đi qua cột nhồi đầy nhựa trao đổi có tính 

axit mạnh. Nguyên lý sử dụng cho quá trình tách là loại Donnan. Chất mang ion bị đẩy 

khỏi bề mặt nhựa giữ trong chất lỏng nhờ điện tích của chúng trong khi chất không ion 

có thể đi vào trong lỗ xốp của nhựa. Sau quá trình trao đổi, cột được tráng bằng nước, 

trước tiên để loại các hợp chất ion trong chất lỏng và sau đó để loại các hợp chất không 

ion. Trong một số trường hợp, khi nồng độ các hợp chất ion trong glyxerin rất cao, cả 

nhựa trao đổi cation và anion được sử dụng. Bước tiếp theo là làm sạch bằng cách sử 

dụng nhựa trao đổi ion. Như đã đề cập đến trước đây, nhựa trao đổi được sử dụng thành 

cặp (cation và anion). Trong nhựa trao đổi cation, ion dương được trao đổi với ion H+ 

trong khi trong nhựa trao đổi anion, ion âm được trao đổi với ion OH-. Bước làm sạch 

này sẽ loại các muối vô cơ, chất béo và xà phòng, các chất màu và mùi. Bước tiếp theo 

là xử lý glyxerin trong thiết bị bay hơi nhanh trong chân không (10 – 15 kPa) để tạo ra 

glyxerin nồng độ 90 – 95% (hình 8). Có thể thay thế phương pháp này bằng cách sử 

dụng thiết bị chưng cất màng mỏng (hình 9). Trong thiết bị chưng cất màng mỏng, 

dòng glyxerin được phân bố dưới dạng màng mỏng trên thành của thiết bị bay hơi gia 

nhiệt bên ngoài. Glyxerin sẽ đi xuống phía đáy của thiết bị giống như cặn còn các cấu 
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tử dễ bay hơi như metanol và nước được bốc hơi và tập hợp ở đỉnh tháp. Giai đoạn cô 

đặc cuối cùng để thu được glyxerin 99,5% được tiến hành trong chân không ( 0,5 – 1 

kPa) trong thiết bị bay hơi tuần hoàn cưỡng bức [19]. 

 

Hình 8: Quá trình cô đặc liên tục glyxerin [20] 

a – thiết bị gia nhiệt nguyên liệu  b – thiết bị hóa hơi 
c – thiết bị tách có bộ ngăn không cho hơi sương đọng lại 
d – thiết bị ngưng tụ nước   e – thiết bị gia nhiệt glyxerin 
f – thiết bị trao đổi nhiệt   g - thiết bị bay hơi màng mỏng 
h – thiết bị ngưng tụ glyxerin  

 

Hình 9: Thiết bị chưng cất liên tục glyxerin [20] 
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a - thiết bị trao đổi nhiệt     b - thiết bị gia nhiệt  
c- thiết bị chưng cất màng mỏng    d - cột cất phân đoạn        
e - nồi gia nhiệt glyxerin hồi lưu    f - thiết bị ngưng tụ hồi lưu  
g - thiết bị ngưng tụ glyxerin    h - thiết bị ngưng tụ nước 

Hình 10 là sơ đồ nguyên lý của dây chuyền tinh chế glyxerin của Lurgi [17]. 

 

Hình 10: Sơ đồ nguyên lý của dây chuyền tinh chế glyxerin của Lurgi 

Dây chuyền công nghệ này được áp dụng để tinh luyện glyxerin thô thu được từ quá 

trình sản xuất axit béo và quá trình sản xuất biodiesel. Ưu điểm của công nghệ là: 

- Hoạt động liên tục 

- Sự tiêu hao hóa chất đã được tối ưu hóa 

- ít tổn hao glyxrin 

- Hiệu suất cao 

- Khử màu tốt (APHA < 5) 

- Trị số este thấp < 0,3 

Nguyên liệu của quá trình là dung dịch glyxerin 12 – 25 %. Sản phẩm của quá trình là 

glyxerin độ sạch 99,8% (chất lượng dược phẩm). 
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Qui trình vận hành:  

- Các tạp chất gồm các protein và axit béo được tách khỏi glyxerin thô bằng cách 

thêm axit vô cơ vào. Sau khi tách các tạp chất tiến hành trung hòa axit. 

- Tiếp theo, trong thiết bị bay hơi đa giai đoạn hoạt động liên tục, dung dịch 

glyxerin thô trong nước được cô đặc để thu được glyxerin 88% 

- Tiếp đó, glyxerin được chưng cất từ glyxerin thô ở áp suất 15 mbar và nhiệt độ 

khoảng 160°C. Phần cặn chưng cất tập hợp ở đáy tháp chưng hoặc được chưng 

cất lần 2 hoặc được xử lý trong thiết bị bay hơi màng mỏng. Phần lớn hơi 

glyxerin (khoảng 92 – 95% sản phẩm đoạn I) được ngưng tụ trong thiết bị 

ngưng tụ nóng. Trong thiết bị ngưng tụ lạnh các cấu tử có nhiệt độ bay hơi thấp 

và hơi glyxerin còn lại được ngưng tụ riêng để đảm bảo chất lượng cho đoạn I. 

Để sản xuất glyxerin phẩm cấp dược phẩm, vết màu và mùi được khử nhờ than 

hoạt tính trong thiết bị tẩy màu, mùi dạng lớp cố định. 

I.3.2.3 Các bước phát triển mới trong quá trình tinh chế glyxerin  

John E. Aiken đã đưa ra một vài cải tiến trong quá trình tinh chế glyxerin [31]. Ông đã 

đề xuất quá trình gồm 5 bước tách có thể tiến hành theo kiểu gián đoạn hoặc liên tục 

(hình 11).  

Quá trình này được áp dụng để sản xuất glyxerin có độ sạch cao hơn 99,5% từ glyxerin 

thô có chứa hỗn hợp mono-, di- và triglyxerit, metanol dư, nước, alkyl este axit béo, 

xúc tác và muối. Quá trình gồm hai thiết bị phản ứng nối tiếp dùng để thu hồi 

triglyxerit nhờ phản ứng giữa metyl este và glyxerin để tạo thành glyxerit và metanol 

(ngược với phản ứng tạo thành biodiesel).  

Thiết bị lắng được đặt sau thiết bị phản ứng thứ hai. Thiết bị này có vai trò như một 

thùng chứa nguyên liệu cho cột chưng cất nhanh và thiết bị tách để loại lớp dầu của 

dòng glyxerin bằng cách hạ pH xuống dưới 7 và gạn nó khỏi lớp glyxerin. Dòng hồi 

lưu từ đáy cột chưng cất nhanh được trộn với dòng glyxerin trong thiết bị lắng này. 
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Hình 11: Sơ đồ nguyên lý của quá trình tiên tiến làm sạch glyxerin 

Cột chưng cất nhanh gồm một cột nhồi, làm việc ở nhiệt độ 185°C và áp suất 5 – 20 

mmHg. Không có dòng hồi lưu quay về đỉnh của cột. Khoảng 80 – 90% glyxerin trong 

dòng nguyên liệu được lôi cuốn lên phía trên rồi được ngưng tụ trong hai thiết bị ngưng 

tụ nối tiếp nhau. Thiết bị ngưng tụ thứ nhất được sử dụng để ngưng tụ glyxerin còn 

thiết bị thứ hai được sử dụng để ngưng tụ nước mà nước đó sẽ được đưa vào dòng nước 

thải. Sản phẩm ở đáy cột, chứa glyxerin và các sản phẩm nặng được bơm trở lại thiết bị 

lắng. Một phần của dòng sản phẩm đáy được làm sạch theo phương pháp liên tục hoặc 

gián đoạn để đề phòng muối và glyxerin tạo cặn trong thiết bị lắng.  

Bước tinh chế glyxerin cuối cùng là khử màu và các vết tạp chất. Rất nhiều vật liệu có 

thể được sử dụng làm chất hấp phụ, ví dụ, than hoạt tính, nhựa trao đổi ion, rây phân tử. 

Sau đó, glyxerin sạch được bơm vào thùng chứa.  

I.3.2.4 Kỹ thuật sắc ký và kỹ thuật hấp phụ cột tái sinh  

Tách glyxerin bằng cách áp dụng các kỹ thuật hấp phụ là một công nghệ đã được kiểm 

chứng. Một số hãng bán thiết bị biodiesel tinh chế glyxerin bằng cách sử dụng than 

hoạt tính dạng bột từ những nhà cung cấp như Norit chẳng hạn.  
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Than hoạt tính dạng bột có diện tích bề mặt riêng trong khoảng 500 – 1500 m2/g và 

kích thước < 150 micron rất thích hợp để hấp phụ các phân tử hữu cơ nhưng chi phí để 

tái sinh rất tốn kém. Chi phí vận hành sẽ cao khi sử dụng cột hấp phụ vì glyxerin thô có 

độ nhớt rất cao. Than hoạt tính được áp dụng vì nó có tính chất tốt trong việc xử lý 

nước thải.  

Các tiến bộ mới trong kỹ thuật hấp phụ hầu như dựa trên nguyên lý tách sắc ký. Kỹ 

thuật này được bắt nguồn từ việc áp dung để tách một lượng nhỏ mẫu trong phòng thí 

nghiệm. Ngày nay, công suất và khả năng ứng dụng đã được tăng lên.  

Bảng sau đây cho thấy một số kỹ thuật sắc ký có thể áp dụng và các tính chất của 

chúng [32]. 

Bảng 9: Quá trình tách bằng phương pháp sắc ký 

Kỹ thuật sắc ký Thông số tách Thông số quan trọng 

Thẩm thấu gel 

Sắc ký trao đổi ion 

Tương tác kỵ nước 

Pha đảo 

Sắc ký ái lực 

Kích thước hạt 

Điện tích 

Tính kỵ nước 

Tính kỵ nước 

Tương tác có đặc tính sinh 

học 

Chiều dài cột 

pH, lực ion 

Độ phân cực, lực ion  

Độ phân cực, lực ion  

Ligant, chất rửa giải 

Công ty Rohm & Haas và Lanxess bán nhựa trao đổi ion dạng hạt, có thể sử dụng để 

tinh chế glyxerin (để loại muối, tẩy màu, mùi). Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là quá 

trình tách các phân tử nước và glyxerin dựa trên ái lực và kích thước hạt. Phân tử nước 

bị bao bọc bởi các phân tử glyxrin nên rất khó tách. Do đó, điều quan trọng là tìm được 

kiểu chất hấp phụ thích hợp có khả năng tách (phân giải) cao ở tốc độ thể tích cao và sự 

giảm áp suất thấp. Bảng 10 giới thiệu một số kỹ thuật sắc ký, độ phân giải và công suất 

dòng thể tích của chúng. 
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Bảng 10: Một số kỹ thuật sắc ký và đặc tính của chúng 

Kỹ thuật sắc ký Độ phân giải Công suất 

Thẩm thấu gel 

Trao đổi ion 

Tương tác kỵ nước 

Pha đảo 

Sắc ký ái lực 

Trung bình 

Thấp/trung bình 

Cao 

Rất cao 

Rất cao 

Trung bình 

Rất cao 

Cao  

Cao 

Cao 

Có thể cần phải thiết kế một kiểu đặc tính hấp phụ mới ít nhiều thỏa mãn các tiêu chí 

để tinh chế glyxerin. Có thể sử dụng cột trao đổi ion thứ nhất nối với cột thứ hai. Cột 

này có thể dựa trên nguyên lý chất hấp phụ có tính chất ái lực và thẩm thấu. Nguyên lý 

này được chỉ ra trên hình 12.  

 

Hình 12: Nguyên lý thẩm thấu gel 

Tính chất điển hình của quá trình thẩm thấu gel là: 

- Kích thước hạt: 0,1 – 0,2 mm 

- Chiều dài cột: > 1 mét 

- Dòng chất lỏng: đến 5 x 10-5 m/s 
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Các đặc tính này thường kém hơn khi áp dụng ở qui mô lớn nhưng các tiến bộ mới này 

thể hiện tiềm năng ứng dụng ở tốc độ dòng cao hơn, áp suất ổn định hơn. Tuy nhiên, 

việc áp dụng kỹ thuật này hiện nay chưa mang lại hiệu quả kinh tế.  

II. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 

Nguồn glyxerin ở nước ta trước đây chủ yếu đến từ quá trình sản xuất xà phòng. Tuy 

nhiên, chúng thường được sử dụng ở dạng thô làm chất đốt (đôi khi còn thải bỏ). Chưa 

có cơ sở sản xuất xà phòng nào tiến hành tinh chế để nâng cao giá trị của glyxerin thô. 

Trong thời gian gần đây, ở nước ta có rất nhiều cơ sở đang và sẽ đầu tư sản xuất este 

dầu mỡ động thực vật làm nhiên liệu sinh học (ước tính tổng sản lượng lên đến vài trăm 

nghìn tấn/năm). Sản phẩm phụ của quá trình này là glyxerin thô. Thông thường, cứ sản 

xuất 1 tấn sản phẩm nhiên liệu sinh học thì tạo ra 0,1 tấn glyxerin thô. Như vậy, trong 

vài năm tới, sản lượng glyxerin thô ở nước ta đạt khoảng vài chục nghìn tấn. Hiện nay, 

các cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh học chưa có phương án sử dụng nguồn sản phẩm phụ 

này ngoài việc sử dụng làm chất đốt hoặc bán với giá 4 000 đồng/lít, trong khi giá 

glyxerin trên 95% dao động trong khoảng 20 000 – 30 000 đồng/lít. Ngoài ra, còn có 

thể chuyển hoá glyxerin thành các sản phẩm ứng dụng làm chất bôi trơn, dầu nhờn, 

chất nhũ hoá, chất hoạt động bề mặt có giá trị kinh tế cao. Hiện tại, các cơ sở sản xuất 

nhiên liệu sinh học ở các tỉnh phía Nam sẵn sàng tiếp nhận công nghệ tinh chế glyxerin 

thô thu được từ quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel thành glyxerin công 

nghiệp 95% có giá trị kinh tế cao hơn. Về lâu dài, sản phẩm glyxerin sau tinh chế sẽ 

được sử dụng cho các quá trình chế biến tiếp theo nhằm sản xuất ra các sản phẩm có 

giá trị cao hơn nữa.  

Cho tới thời điểm này, ở Việt Nam chưa có công bố nào liên quan đến việc nghiên cứu 

quá trình công nghệ tinh chế glyxerin thu được từ quá trình sản xuất biodiesel. Năm 

2006, Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam có đặt vấn đề nghiên cứu công nghệ thu 

hồi và tinh chế sơ bộ glyxerin [33]. Đề tài đã tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

như nhiệt độ, thời gian lắng, tỷ lệ dung môi metanol/dung dịch đến quá trình thu hồi 

glyxerin từ nước thải của quá trình thủy pân dầu mỡ động thực vật và quá trình metyl 
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hóa.  Tuy nhiên, đây chỉ là một nghiên cứu có tính chất thăm dò, chưa được tiến hành 

một cách có hệ thống và chưa đưa ra được qui trình công nghệ hoàn thiện. 

Vì thế, để đưa ra qui trình hoàn thiện tinh chế glyxerin thu được từ quá trình sản xuất 

biodiesel nói riêng và glyxerin thô nói chung, chúng ta cần kế thừa các kết quả nghiên 

cứu ở nước ngoài cũng như ở trong nước để tiến hành các nghiên cứu một cách có hệ 

thống từ việc xác định các đặc tính và tạp chất trong glyxerin thô đến các giai đoạn xử 

lý sơ bộ, tinh chế glyxerin. 
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Phần II. Thực nghiệm  

I. Phương pháp tiến hành nghiên cứu  

Như trong phần tổng quan đã trình bày, bản chất các tạp chất trong glyxerin thô thu 

được từ quá trình sản xuất biodiesel phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và vào qui trình 

công nghệ của quá trình này. Vì vậy, sẽ thích hợp hơn nếu chúng ta tiến hành nghiên 

cứu qui trình công nghệ trên cơ sở sử dụng nguồn glyxerin thô thu được từ quá trình 

sản xuất biodiesel đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. Hiện tại, quá trình sản xuất 

biodiesel được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam là quá trình este 

hóa chéo mỡ cá với metanol, sử dụng xúc tác đồng thể KOH. 

Vì vậy, trước tiên, chúng tôi tiến hành định tính tạp chất có mặt trong glyxerin thu 

được từ quá trình sản xuất biodiesel. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nghiên cứu phương pháp 

tách các tạp chất nhằm thu được glyxerin thô 70%. Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu 

về quá trình chưng cất, chúng tôi nghiên cứu hoàn thiện quá trình chưng cất glyxerin 

thô thành glyxerin 95% đạt tiêu chuẩn thương phẩm. Trên cơ sở các số liệu thu được, 

sẽ tiến hành sản xuất thử nghiệm ở qui mô phòng thí nghiệm, sử dụng nguyên liệu là 

glyxerin thu được từ quá trình sản xuất biodiesel để sản xuất được 10 lít glyxerin 95% 

đạt chất lượng thương phẩm. Các kết quả thu được từ quá trình quá trình sản xuất thử 

sẽ là cơ sở để đề xuất qui trình công nghệ ở qui mô lớn. 

II. nguyên vật liệu, hoá chất, Thiết bị, dụng cụ và qui  trình 

II.1 Nguyên vật liệu, hóa chất 

Các hóa chất sử dụng trong đề tài là các hóa chất tinh khiết, được cung cấp bởi Sigma 

Aldrich. Glyxerin thô được thu hồi từ quá trình sản xuất biodiesel từ mỡ cá qui mô 1 

tấn/mẻ tại Viện hóa học công nghiệp Việt Nam. Các hóa chất chính sử dụng trong đề 

tài bao gồm: 

1. Glyxerin thô 

2. Dung môi các loại 

3. KOH 
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4. H3PO4, H2SO4 

5. Hóa chất phân tích 

6. Và một số hóa chất khác. 

II.2 Thiết bị, dụng cụ và qui trình 

II.2.1 Nghiên cứu  trong phòng thí nghiệm 

II.2.1.1. Thiết bị phản ứng 

Hệ thống thiết bị phản ứng phòng thí nghiệm gồm cốc thuỷ tinh thể tích từ 500 ml -  

2000 ml, phễu chiết, máy khuấy từ có gia nhiệt, bình cầu 3 cổ thể tích 500 ml – 1000 

ml, hệ thống dụng cụ lọc hút chân không, hệ thống dụng cụ chưng cất chân không 

(hình 13). 

Hệ chưng cất chân không bao gồm một 

bình cầu một cổ nhám, bếp gia nhiệt, cột 

vigrơ. Một đầu cột nối với bình cầu, một 

đầu thông qua chạc ba để nối với nhiệt kế 

và sinh hàn. Sinh hàn được nối với bình 

thu và bơm hút chân không. Khi tiến hành 

thực nghiệm cần sử dụng  lớp vỏ bảo ôn 

bên ngoài cột vigrơ. 

 Hình 13: Hệ thiết bị chưng cất chân 

không qui mô phòng thí nghiệm         
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II.2.1.2. Qui trình thực nghiệm 

(Các kết quả của đề tài đã được đăng ký Giải pháp hữu ích, hiện đơn đã được chấp 

nhận là hợp lệ, đang đăng công báo chờ thẩm định kết quả, vì vậy cho phép chúng 

tôi chưa phải công bố các số liệu chi tiết của phần thực nghiệm. Các số liệu trình 

bày trong phần thực nghiệm là số liệu trong quá trình tiến hành khảo sát các yếu tố, 

chưa phải là các số liệu đã tối ưu hóa ). 

Cân một lượng xác định glyxerin thô vào cốc thủy tinh 2000 ml, khuấy với tốc độ từ 

500 – 800 vòng/phút. Thêm từ từ axit H2SO4 hoặc H3PO4 cho đến khi tạo kết tủa. Tiếp 

tục khuấy thêm 5 phút rồi để lắng hỗn hợp trong 15 phút. Hỗn hợp phân thành 3 lớp : 

trên cùng là lớp axit béo, tiếp đến là lớp glyxerin và cuối cùng là lớp muối. Lọc để tách 

muối. Dịch lỏng thu được được để lắng trong 2 giờ. Chiết glyxerin khỏi axit béo. 

Axit béo thu được có thể dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel bằng phản ứng 

este hóa. Muối có thể dùng làm phân bón. Trung hòa glyxerin thu được được bằng 

KOH rồi xử lý tiếp bằng phương pháp chưng cất chân không ở áp suất < 80 mbar. 

Metanol trong glyxerin sẽ được tách ra đầu tiên, tiếp đó là nước. Glyxerin được cất ra 

trong khoảng nhiệt độ từ 130 – 180°C (tùy thuộc vào áp suất). Phần cặn còn lại được 

xử lý để tránh ô nhiễm môi trường.  

Glyxerin thành phẩm thu được trong suốt, không màu, không mùi, độ sạch ≥ 98 %. 

Hình 14 là ảnh chụp các mẫu glyxerin trung gian và thành phẩm. 

 

Hình 14 : Glyxerin thu được sau các công đoạn xử lý                                              

(từ phải qua trái : glyxerin thô, mẫu sau khi chưng cất ở áp suất 80 mbar, mẫu sau khi 

chưng cất ở áp suất 2 mbar) 
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II.2.2 Sản xuất thử nghiệm ở qui mô phòng thí nghiệm 

II.2.2.1. Thiết bị phản ứng 

Thực nghiệm nghiên cứu hoàn thiện công nghệ ở qui mô pilot phòng thí nghiệm 10 lít 

nguyên liệu/mẻ được tiến hành trên thiết bị pilot phòng thí nghiệm Chemglass – Mỹ 

(hình 15) của phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ Lọc và Hóa dầu – 

Viện Hóa Học Công nghiệp Việt Nam. 

Hệ thống phản ứng bao gồm bình phản ứng bằng thủy tinh, có thể tích phản ứng là 10 

lít, có lắp các sinh hàn hồi lưu, cánh khuấy, có bộ điều khiển tốc độ khuấy. Bình phản 

ứng được thiết kế hai lớp vỏ để gia nhiệt bằng cách hồi lưu dầu giữa hai lớp vỏ. Nhiệt 

độ phản ứng được điều chỉnh bằng thiết bị điều chỉnh nhiệt độ bằng kỹ thuật số. Hệ 

thống thiết bị có van tháo đáy để dễ dàng thu hồi sản phẩm. 

Metanol được thu hồi bằng phương pháp chưng cất. 

 

Hình 15: Thiết bị phản ứng qui mô pilot phòng thí nghiệm 
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II.2.2.2 Qui trình thực nghiệm 

  Nguyên liệu cho một mẻ phản ứng bao gồm : 

• 10 kg glyxerin thô 

• axit H3PO4 85%, hoặc axit H2SO4 96% 

• KOH 82% 

 Quá trình sản xuất thử được tiến hành lần lượt theo các bước sau : 

1. Nạp 10 kg glyxerin vào thiết bị phản ứng. Khởi động máy khuấy ở tốc độ 

khuấy thích hợp 

2. Chuẩn bị dung dịch axit  

3. Thêm từ từ dung dịch axit vào glyxerin (hình 16) 

4. Để lắng 1 giờ (hình 17) 

5. Lọc để tách muối khỏi hỗn hợp axit béo và glyxerin (thu được 2,3 kg 

muối) 

6. Để lắng hỗn hợp để tách axit béo khỏi glyxerin 

7. Tháo van xả đáy để tách riêng 2 lớp, thu được 3,1 kg axit béo và 4,1 kg 

glyxerin,  

8. Trung hòa lượng axit dư trong glyxerin bằng KOH  

9. Tách phần muối tạo thành khỏi glyxerin, thu được 4 kg glyxerin 

10. Chưng cất chân không ở áp suất 2 mbar, thu được glyxerin thành phẩm  

II.3 Phân tích nguyên liệu, sản phẩm và tính toán kết quả 

Các tính chất của glyxerin thô và glyxerin thành phẩm được phân tích tại phòng Thử 

nghiệm Hóa chất và Vật liệu, phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Lọc và Hóa 

dầu – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Viện Kiểm nghiệm – Bộ Y Tế. 

Hiệu suất thu hồi glyxerin được định nghĩa là phần trăm của glyxerin thành phẩm so 

với glyxerin có mặt trong nguyên liệu thô. 
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Hình 16: Quá trình xử lý sản phẩm bằng axit 

 

Hình 17: Để lắng sản phẩm 
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III. Kết quả thực nghiệm và thảo luận 

III.1 Thu hồi glyxerin từ quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel 

Sau khi kết thúc quá trình transeste hóa dầu mỡ động thực vật với metanol để sản xuất 

biodiesel, metanol dư được tách khỏi hỗn hợp sản phẩm để hồi lưu trở lại phản ứng. 

Sau khi lắng hỗn hợp sản phẩm, thu được hai pha. Pha phía trên là pha giàu biodiesel 

còn pha phía dưới là pha giàu glyxerin. Tách hai pha ta sẽ thu được biodiesel thô và 

glyxerin thô.  

Bảng 11: Lượng metanol thu hồi ở các nhiệt độ và áp suất khác nhau 

Thực 

nghiệm 

Nhiệt độ chưng cất (°C) Glyxerin thô (g) Metanol thu được 

(g) 

áp suất khí quyển 

1 60 1 000 220 

2 70 1 000 235 

3 80 1000 252 

4 90 1 000 260 

5 110 1 000 260 

áp suất chân không (530 mbar) 

5 60 1 000 250 

6 70 1 000 260 

7 80 1 000 260 

8 90 1 000 260 

Đối với các qui trình sản xuất biodiesel không tách metanol dư ngay sau khi kết thúc 

phản ứng transeste hóa, hầu như toàn bộ lượng metanol dư tan trong pha giàu glyxerin 

(pha lắng xuống phía dưới). Trong trường hợp này, cần phải chưng cất để tách metanol 

khỏi glyxerin. Quá trình chưng cất được tiến hành ở áp suất khí quyển, hoặc chân 

không, trong khoảng nhiệt độ 60°C – 110°C. Trong loạt thực nghiệm này, lượng 

metanol thu được được tính toán một cách gián tiếp và bằng sự chênh lệch khối lượng 

giữa lượng nguyên liệu glyxerin trước và sau quá trình chưng cất  (để tránh hiện tượng 
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thất thoát metanol do quá trình chưng cất chân không làm sai lệch kết quả). Ngoài ra, 

cũng cần chú ý rằng, nhiệt độ ở đây là nhiệt độ áp đặt cho hỗn hợp cần chưng cất, 

không liên quan đến nhiệt độ sôi của metanol. Kết quả nghiên cứu quá trình chưng cất 

tách metanol ở áp suất thường và chân không được trình bày trong bảng 11. 

Như vậy, nhiệt độ thích hợp để chưng cất tách metanol ở áp suất thường là từ 90 – 

110°C, tốt nhất là ở 90°C để tránh sự phân hủy của glyxerin ở nhiệt độ cao. Nếu chưng 

cất tách metanol ở áp suất chân không 530 mbar thì nhiệt độ làm việc thích hợp là 

70°C. Lượng metanol thu hồi được từ glyxerin (ngay sau quá trình transete hóa) ở điều 

kiện này là 26% (260 g metanol/1000 g nguyên liệu glyxerin thô). 

III.2 Phân tích đặc tính và định tính tạp chất của glyxerin thô 

Các kết quả phân tích đặc tính và định tính tạp chất trong glyxerin thô sau khi đã tách 

metanol dư (từ quá trình sản xuất biodiesel) được trình bày trong bảng 12 và 13. 

Bảng 12: Đặc tính của mẫu glyxerin thô 

STT Đặc tính Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Trung bình

1 pH 8,5 8,7 9,0 8,7 

2 Độ nhớt động học 

(mm2/s) 

121 122 121 121,3 

3 Vẻ bề ngoài Màu nâu rất 

sẫm, mùi 

khó chịu 

Màu nâu rất 

sẫm, mùi 

khó chịu 

Màu nâu rất 

sẫm, mùi 

khó chịu 

Màu nâu rất 

sẫm, mùi 

khó chịu 

Từ các kết quả phân tích nhận thấy các mẫu glyxerin thu được từ các mẻ sản xuất 

biodiesel khác nhau có các đặc tính không khác nhau nhiều. Điều này cho thấy chất 

lượng glyxerin thô thu được từ quá trình sản xuất biodiesel rất ổn định. Giá trị pH trung 

bình của 3 mẫu glyxerin thô là 8,7. Bản chất tính kiềm của glyxerin thô là do sự có mặt 

của xà phòng tạo thành trong quá trình sản xuất biodiesel và sự có mặt của xúc tác 

KOH. Cả ba mẫu glyxerin thô đều có độ nhớt động học trong khoảng 121 – 122 

mm2/s. Các mẫu glyxerin thô có màu nâu rất sẫm và có mùi khó chịu (mùi tanh đặc 

trưng của cá).  
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Bảng 13: Định tính tạp chất có trong mẫu glyxerin thô 

STT Định tính tạp chất Nguồn gốc Dấu hiệu 

1 Xà phòng  Tạo thành trong quá trình 

sản xuất biodiesel 

Tác dụng với axit tạo thành 

axit béo và muối 

2 KOH Xúc tác cho phản ứng 

transeste hóa 

Môi trường kiềm 

3 Nước Tạo thành từ phản ứng xà 

phòng hóa giữa xúc tác 

KOH và axit béo tự do có 

mặt trong nguyên liệu 

11,2 % 

4 Metanol  Còn lại sau quá trình 

chưng cất tách metanol 

1,42 % 

Các tạp chất chính có mặt trong glyxerin thô gồm có xà phòng, KOH, nước và 

metanol. Xà phòng được tạo thành trong quá trình sản xuất biodiesel (phản ứng xà 

phòng hóa của KOH với axit béo tự do có mặt trong nguyên liệu sản xuất biodiesel). 

Dấu hiệu định tính sự có mặt của xà phòng trong glyxerin thô là phản ứng tạo muối 

(lắng xuống dưới) và axit béo (nổi lên trên) khi thêm axit vào trong glyxerin thô. Sau 

khi chưng cất ở áp suất khí quyển để tách metanol dư sau phản ứng transete hóa vẫn 

còn khoảng 1,42% metanol trong glyxerin. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với các kết 

quả đã công bố trong tài liệu tham khảo (hàm lượng metanol trong glyxerin thô nằm 

trong khoảng 0,01 % - 3% khối lượng [6]). Nước có mặt trong glyxerin thô với hàm 

lượng khoảng 11,2%. Đây là lượng nước được tạo thành từ phản ứng xà phòng hóa giữa 

KOH (xúc tác cho phản ứng transeste hóa) và axit béo tự do có mặt trong nguyên liệu. 

Cũng có thể trong quá trình thu hồi và tồn trữ, glyxerin thô hút ẩm trong không khí.  

III.3 Nghiên cứu phương pháp xử lý sơ bộ glyxerin để tách tạp chất  

Như trong phần tổng quan đã trình bày, giai đoạn xử lý sơ bộ glyxerin để tách tạp chất 

bao gồm các công đoạn : 

- Xử lý bằng axit để chuyển hóa xà phòng thành muối và axit béo 

- Tách muối và axit béo khỏi glyxerin 
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- Trung hòa axit dư trong glyxerin bằng kiềm 

- Tách muối tạo thành từ quá trình trung hòa để thu được glyxerin có hàm lượng 

khoảng 70%) 

Các axit vô cơ, thông dụng nhất là H3PO4 và H2SO4 thường được sử dụng để chuyển 

hóa xà phòng thành muối và axit. Chúng tôi sẽ lần lượt khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

tới quá trình khi sử dụng một trong các loại axit này. Trong rất nhiều tài liệu của nước 

ngoài, người ta thường sử dụng axit H3PO4 để chuyển hóa xà phòng thành muối và axit. 

Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát việc sử dụng axit H3PO4 trước. 

III.3.1 Quá trình sử dụng axit H3PO4 

III.3.1.1 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ  

Quá trình được tiến hành ở nhiệt độ thay đổi từ 20°C – 50°C. Axit H3PO4 được thêm 

vào từ từ ở nhiệt độ khảo sát cho đến khi pH của dung dịch đạt đến trạng thái trung 

hòa. Thời gian lắng tách là 12 giờ để cho quá trình không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời 

gian lắng tách. Sau đó, lọc để tách muối. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt 

độ của quá trình xử lý axit đến khả năng tách muối được trình bày trong bảng 14. 

Bảng 14: ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý axit đến khả năng lắng của muối 

Nhiệt độ (°C) Lượng muối tách ra  

(% khối lượng so với glyxerin) 

20 17,2 

30 17,0 

40 16,2 

50 14,4 

Như vậy, nhiệt độ thích hợp nằm trong khoảng 20°C – 30°C. Do nhiệt độ có ảnh hưởng 

đến quá trình kết tinh nên khi nhiệt độ tăng khả năng hòa tan của muối cũng tăng lên. 

Vì thế, lượng muối thu được trong trường hợp nhiệt độ xử lý axit trên 30°C ít hơn so 

với lượng muối thu được ở nhiệt độ 20°C – 30°C. Ngoài ra, chúng tôi cũng thử hạ nhiệt 

độ dung dịch lắng xuống dưới 15°C nhưng lượng muối thu được tăng không đáng kể, 
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trong khi đó, chi phí để hạ nhiệt độ rất tốn kém. Vì vậy, việc hạ nhiệt độ xuống dưới 

20°C là không thực sự cần thiết.  

III.3.1.2 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian lắng tách muối  

Do dung dịch glycerin có độ nhớt cao làm cho việc lắng muối diễn ra không dễ dàng 

nên cần có thời gian thích hợp để lượng muối thu được sau khi trung hòa có thể lắng 

được triệt để. Kết quá nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian lắng muối đến lượng 

muối tách ra được trình bày trong bảng 15. 

Bảng 15: ảnh hưởng của thời gian lắng đến lượng muối tách ra 

Thời gian lắng (giờ) Lượng muối tách ra (% khối lượng so 

với nguyên liệu) 

0,25 15,5 

0,5 16,1 

1 17,2 

2 17,3 

3 17,3 

12 17,3 

Nói chung, khi thời gian lắng tăng lên thì lượng muối tách ra tăng lên. Tuy nhiên, khi 

tăng thời gian lắng lên đến 2 giờ thì lượng muối tăng lên không đáng kể và bắt đầu từ 3 

giờ thì lượng muối tách ra không tăng lên. Vậy thời gian thích hợp được lựa chọn là 1 

giờ. 

III.3.1.3 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tốc độ khuấy 

Do tốc độ khuấy có ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc giữa các chất phản ứng, đồng 

thời ảnh hưởng đến kích thước của kết tủa muối được tạo thành nên chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ khuấy đến lượng muối tách ra. Thực nghiệm được 

tiến hành ở nhiệt độ phòng (trong khoảng 25°C – 30°C), thời gian lắng muối là 1 giờ. 

Các kết quả trình bày trong bảng 16 cho thấy tốc độ khuấy thích hợp (trong trường hợp 

sử dụng máy khuấy từ) là từ 400 đến 500 vòng/phút. ở tốc độ khuấy thấp hơn, khả 
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năng tiếp xúc giữa các chất phản ứng kém nên phản ứng diễn ra không triệt để, vì vậy, 

mặc dù muối lắng nhanh (kết tủa bông to, xốp) nhưng lượng muối tạo thành không 

nhiều. Khi tốc độ khuấy lớn hơn 500 vòng/phút, kết tủa tạo thành rất mịn và rất khó 

lắng, phải đợi từ 10 đến 12 giờ muối mới lắng hết. 

Bảng 16: ảnh hưởng của tốc độ khuấy trong quá trình xử lý đến lượng muối tách ra 

Tốc độ khuấy 

(vßng/phót) 

Thời gian lắng (giờ) Lượng muối tách ra (% 

khối lượng so với nguyên 

liệu) 

200 1 14,9 

300 1 16,1 

400 1 17,0 

500 1 17,3 

600 1 16,5 

600 3 17,3 

700 1 16,0 

700 3 17,3 

Từ các kết quả khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy các điều kiện thích hợp trong trường 

hợp sử dụng axit H3PO4 để xử lý glyxerin là nhiệt độ xử lý từ 20°C – 30°C, thời gian 

lắng muối là 1 giờ, tốc độ khuấy là 400 đến 500 vòng/phút. 

áp dụng các điều kiện thích hợp này cho thực nghiệm, chúng tôi đã xác định được 

lượng axit H3PO4 (qui thành axit 85%) cần sử dụng để xử lý glyxerin nằm trong 

khoảng từ 4,6% - 4,7% khối lượng so với glyxerin thô. 

III.3.2 Quá trình sử dụng axit H2SO4 

Các điều kiện thực nghiệm thích hợp (nhiệt độ, tốc độ khuấy, thời gian lắng tách muối) 

trong trường hợp sử dụng axit H3PO4 được áp dụng cho trường hợp sử dụng axit H2SO4 

nhằm xác định tỷ lệ khối lượng axit/glyxerin thô. Kết quả cho thấy tỷ lệ khối lượng 

axit H2SO4 (qui thành axit 96%) so với glyxerin thô trong trường hợp sử dụng axit 

H2SO4 là 4,2% - 4,3%. 
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Từ các kết quả thu được ở mục III.3.1 và III.3.2 chúng tôi nhận thấy khối lượng axit 

H2SO4 (96%) hoặc axit H3PO4 (85%) dùng để xử lý glyxerin thô là tương đương nhau.  

Trong trường hợp xử lý bằng axit H3PO4 có thể tận dụng muối tạo thành để làm phân 

bón. Ngoài ra, để sản xuất glyxerin 85 % (không cần qua giai đoạn chưng cất), người 

ta cũng thường sử dụng axit H3PO4 vì ion PO4
-3 rất dễ tạo phức với các ion kim loại, là 

các tạp chất có mặt trong glyxerin, đặc biệt là ion sắt. Tuy nhiên, ở Việt Nam, axit 

H3PO4 (85%) đắt gấp nhiều lần axit H2SO4 (96%). Vì vậy, trong trường hợp của chúng 

tôi cũng như trong một số tài liệu nước ngoài đã công bố, xử lý bằng axit H2SO4 sẽ có 

hiệu quả kinh tế cao hơn. Vì lý do đó, trong những thực nghiệm tiếp theo, chúng tôi lựa 

chọn axit H2SO4 để xử lý glyxerin thô. 

III.3.3 Khảo sát quá trình lắng tách pha axit béo và glyxerin 

Sau khi lọc tách muối ta thu được hỗn hợp gồm hai pha, pha axit béo ở phía trên, pha 

glyxerin ở phía dưới. Bảng 17 trình bày các kết quả nghiên cứu sự phụ thuộc của khả 

năng tách pha vào thời gian lắng tách. Từ các kết quả trong bảng 17 ta thấy thời gian 

lắng tách thích hợp nhất là từ 30 phút đến 1 giờ. 

Bảng 17: ảnh hưởng của thời gian lắng đến khả năng tách pha axit béo và glyxerin 

Thời gian lắng (giờ) Lượng axit béo  tách ra (% khối lượng 

so với nguyên liệu) 

0,25 25,8 

0,5 26,5 

1 26,7 

2 26,7 

3 26,7 

12 26,7 

III.3.4 Khảo sát quá trình trung hòa axit dư bởi kiềm 

Sau khi tách axit béo khỏi glyxerin, chúng ta cần tiến hành trung hòa axit vô cơ (H2SO4 

hoặc H3PO4) có mặt trong glyxerin (từ quá trình xử lý glyxerin bởi axit để chuyển hóa 

xà phòng thành muối và axit béo). Thực nghiệm mang tính kế thừa các kết quả đã được 
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nghiên cứu này nhằm xác định lượng KOH tiêu tốn để trung hòa một đơn vị glyxerin 

(qui theo glyxerin thô ban đầu). Để tiến hành quá trình trung hòa, dung dịch KOH 

loãng được thêm từ từ vào glyxerin ở nhiệt độ thường cho đến khi đạt môi trường trung 

hòa. Kết quả thực nghiệm cho thấy lượng KOH (qui thành KOH rắn 82 %) cần sử dụng 

cho 1000 g glyxerin (qui theo glyxerin thô ban đầu) là 42,53 g. Kết quả này sẽ được sử 

dụng để tính toán tiêu hao nguyên liệu đối với quá trình tinh chế glyxerin. 

III.4 Khảo sát quá trình chưng cất để thu glyxerin tinh 

Quá trình chưng cất được tiến hành ở 3 giá trị áp suất khác nhau. Tại các áp suất thay 

đổi, nhiệt độ cất cũng thay đổi theo. Bảng 18 trình bày các kết quả khảo sát sự phụ 

thuộc của khối lượng glyxerin thu được vào áp suất chưng cất và tất nhiên, tương ứng 

với áp suất là nhiệt độ của quá trình. 

Bảng 18: Khảo sát sự ảnh hưởng của áp suất chưng cất 

áp suất 

(mbar) 

Nhiệt độ thu hồi glyxerin 

(°C) 

% khối lượng glyxerin thu hồi * 

80 155 50 

40 145 79 

2 120 90 

* % khối lượng glyxerin thu hồi là % khối lượng glyxerin thu được so với lượng 

glyxerin đưa vào chưng cất 

Khi chưng cất ở áp suất 80 mbar, nhiệt độ thu hồi glyxerin cao (> 180°C) nên glyxerin 

trong bình cất bị phân hủy, vì vậy, lượng glyxerin chưng cất được không nhiều, đồng 

thời sản phẩm glyxerin có màu trắng đục, có mùi khét do bị nhiễm tạp chát và hơi khét 

của các sản phẩm phân hủy. Cặn chưng cất còn lại rất nhiều, dạng sền sệt, màu đen.  

ở một thực nghiệm khác, khi giảm áp suất chưng cất còn 2 mbar, lượng glyxerin thu 

được tăng lên đáng kể và sản phẩm glyxerin có màu trong suốt, không mùi. Kết quả 

phân tích cho thấy glyxerin có hàm lượng 98% (xem kết quả phân tích ở phần phụ lục). 
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III.5 Sản xuất thử qui mô pilot phòng thí nghiệm 

III.5.1 Chưng cất tách metanol 

Quá trình chưng cất ở áp suất 530 mbar để tách methanol dư của quá trình sản xuất 

biodiesel được tiến hành trong thiết bị phản ứng qui mô 10 lít nguyên liệu/mẻ. Nhiệt độ 

chưng cất là 70°C.  

Kết quả khảo sát độ ổn định của quá trình chưng cất được trình bày trong bảng 19. 

Bảng 19 : Quá trình chưng cất tách metanol 

Thực nghiệm Glyxerin sử 

dụng (kg) 

Metanol thu hồi (kg) % khối lượng 

methanol so với 

glyxerin 

1 12,18 3,2 26,0 

2 12,03 3,1 25,8 

3 12,30 3,2 26,0 

4 12,11 3,1 25,6 

5 12,45 3,2 25,7 

Như vậy, với mọi thực nghiệm, lượng metanol có mặt trong glyxerin thô, được thu hồi 

nhờ chưng cất, nằm trong khoảng từ 25,7 – 26%. Kết quả này phù hợp với kết quả thu 

được từ các thí nghiệm ở qui mô phòng thí nghiệm. 

III.5.2 Xử lý sơ bộ glyxerin để tách tạp chất  

III.5.2.1 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tốc độ khuấy  

Quá trình thực nghiệm qui mô phòng thí nghiệm được tiến hành với máy khuấy từ còn 

quá trình thực nghiệm qui mô pilot phòng thí nghiệm và quá trình công nghiệp được 

tiến hành trên thiết bị khuấy cần. Vì vậy, không thể áp đặt tốc độ khuấy từ cho thực 

nghiệm tiến hành với thiết bị khuấy cần. Vì lý do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu sự 

ảnh hưởng của tốc độ khuấy đến quá trình xử lý sơ bộ glyxerin bằng axit. Bảng 20 
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trình bày sự phụ thuộc của lượng muối tách được từ 10 kg glyxerin thô vào tốc độ 

khuấy. 

Các kết quả thực nghiệm cho thấy lượng muối cực đại thu được bắt đầu từ tốc độ khuấy 

200 vòng/phút. Tiếp tục tăng tốc độ khuấy, lượng muối thu hồi không tăng lên. Hơn 

nữa, tốc độ khuấy mạnh làm cho muối kết tủa trở nên mịn và rất mịn gây khó khăn cho 

việc lọc tách muối sau này. Tốc độ khuấy nhỏ hơn 200 vòng/phút cho hiệu suất thu hồi 

muối thấp hơn ở tốc độ khuấy 200 vòng/phút. Có lẽ, ở tốc độ khuấy thấp, sự tiếp xúc 

giữa các chất phản ứng bị hạn chế dẫn đến làm giảm hiệu suất của phản ứng. Vậy trong 

trường hợp các thực nghiệm này, tốc độ khuấy thích hợp nhất là 200 vòng/phút. 

Bảng 20: Sự phụ thuộc của lượng muối tách được vào tốc độ khuấy  

Thực 

nghiệm 

Tốc độ khuấy 

(vßng/phót) 

Lượng muối 

tách ra (kg) 

Nhận xét 

1 120 1,80 Muối xốp, lọc nhanh 

2 150 1,91 Muối xốp, lọc nhanh 

3 200 1,96 Muối xốp, lọc nhanh 

4 220 1,96 Muối mịn, lọc khó 

5 240 1,96 Muối rất mịn, lọc khó 

6 265 1,96 Muối rất mịn, lọc rất khó 

III.5.2.2 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian lắng muối 

Nhìn chung, trong quá trình lắng để tách pha, thời gian lắng là yếu tố rất quan trọng. 

Tuy nhiên, trong trường hợp của chúng tôi, sau khi xử lý glyxerin thô với axit, chúng 

tôi sử dụng kỹ thuật lọc để tách muối khỏi hỗn hợp axit béo và glyxerin nên yếu tố thời 

gian không còn thực sự quan trọng. Mặc dù vậy, việc để lắng một thời gian nhất định 

cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lọc thu hồi muối. Thời gian lắng đủ dài góp phần 

làm cho phản ứng xảy ra triệt để hơn, muối kết tủa có thể kết tụ lại thành các hạt to hơn 

làm cho quá trình lọc trở nên dễ dàng hơn. Bảng 21 đưa ra kết quả nghiên cứu sự phụ 

thuộc của lượng muối tách ra vào thời gian lắng. 
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Bảng 21 : Sự phụ thuộc của lượng muối tách được vào thời gian lắng  

Thực 

nghiệm 

Thời gian 

lắng (giờ) 

Lượng muối 

tách ra (kg) 

Nhận xét 

1 0,25 1,88 Muối mịn, lọc hơi khó 

2 0,5 1,92 Muối mịn, lọc hơi khó 

3 1 1,96 Muối xốp, lọc nhanh 

4 2 1,96 Muối xốp, lọc nhanh 

5 5 1,96 Muối hơi cứng, khó lấy sản phẩm  

6 12 1,96 Muối đóng tảng ở đáy thiết bị, khó tháo 

sản phẩm ra 

Các kết quả thực nghiệm cho thấy thời gian lắng từ 1 giờ trở lên cho phép ta thu được 

lượng muối nhiều nhất. Tiếp tục kéo dài thời gian lắng, lượng muối tách ra không tăng 

lên mà muối lại kết tảng ở dưới đáy của thiết bị gây khó khăn cho việc tháo sản phẩm 

ra khỏi thiết bị lắng. Vậy thời gian lắng thích hợp nhất trong trường hợp này là 1 giờ.  

III.5.3 Chưng cất để thu glyxerin tinh 

Quá trình chưng cất ở qui mô pilot phòng thí nghiệm được tiến hành ở cùng điều kiện 

với quá trình chưng cất qui mô phòng thí nghiệm tức là ở áp suất chân không 2 mbar.  

2,8 kg glyxerin thu được sau khi trung hòa bằng KOH và lọc tách muối được nạp vào 

thiết bị chưng cất. Gia nhiệt và chưng cất dưới áp suất 2 mbar thu được 0,5 kg nước và 

metanol và 2,2 kg glyxerin và 0,1 kg cặn. Glyxerin thu được trong suốt, không màu, 

không mùi, hàm lượng 98%. Như vậy, kết quả thu được từ quá trình chưng cất ở qui 

mô pilot không khác so với kết quả thu được từ quá trình chưng cất ở qui mô phòng thí 

nghiệm.  

III.5.4 Xác định độ lặp lại và hiệu suất của quá trình 

Để đánh giá độ lặp lại của các thực nghiệm và xác định hiệu suất trung bình của quá 

trình tinh chế, chúng tôi tiến hành một loạt thực nghiệm qui mô pilot phòng thí nghiệm 

với các điều kiện như nhau. Kết quả thực nghiệm được trình bày trong bảng 22. 
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Bảng 22 : Thực nghiệm đánh giá độ lặp lại và xác định hiệu suất quá trình 

Thực 

nghiệm 

Glyxerin 

thô (kg) 

Glyxerin tinh theo lý 

thuyÕt (kg) 

Glyxerin tinh thu 

được (kg) 

Hiệu suất 

(%) 

1 10 5,6 5,09 90,9 

2 10 5,6 5,15 92,0 

3 10 5,6 5,12 91,4 

4 10 5,6 5,08 90,7 

5 10 5,6 5,13 91,6 

Trung 

bình 

10 5,6 5,11 91,3 

Các kết quả trong bảng 22 cho thấy các thực nghiệm có độ lặp lại cao và hiệu suất 

trung bình là 91,3%. Điều này cho thấy qui trình công nghệ đưa ra rất ổn định và cho 

hiệu suất cao. Lượng tổn hao glyxerin trong quá trình tinh chế có thể do quá trình 

chưng cất chưa triệt để, còn có một lượng nhỏ glyxerin lẫn trong cặn chưng cất.  

Từ loạt thực nghiệm trên, chúng tôi lấy ra 10 kg glyxerin 98% làm sản phẩm cho đề 

tài. 

III.6 Đánh giá chất lượng sản phẩm 

Sản phẩm glyxerin thu được từ quá trình sản xuất thử được phân tích để đánh giá chất 

lượng sản phẩm. Kết quả phân tích được trình bày trong bảng 23. 

Chất lượng glyxerin thành phẩm được đăng ký trong bản thuyết minh đề tài tương 

đương với glyxerin thương phẩm 95%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, glyxerin 

điều chế được có chất lượng tương đương glyxerin thương phẩm 98%. Kết quả này 

không những có ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn vì nó mang lại 

hiệu quả cao cho quá trình tinh chế glyxerin. 
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Bảng 23 : Kết quả phân tích chất lượng glyxerin 

STT Chỉ tiêu chất 

lượng 

Giá trị đăng 

ký trong 

thuyết minh

Glyxerin 

95% thương 

phẩm 

Glyxerin 

98% thương 

phẩm 

Giá trị đo 

được 

1 Hàm lượng 

glyxerin (%) 

95 Min. 95 Min. 98 98 

2 Tỷ trọng 

20/4°C  

1,2481  Min. 1,2481  Min. 1,2559 1,2559 

3 Hàm lượng 

tro sulphat 

(%) 

0,05 Max. 0,05 Max. 0,01 0,01 

4 Trị số axit 

(mg KOH/g) 

0,3 0,3 0,1 0,02 

5 Vẻ bề ngoài Trong suốt, 

không mùi 

Trong suốt, 

không vẩn 

đục 

Trong suốt, 

không vẩn 

đục 

Trong suốt, 

không màu, 

không mùi 

III.7 Đề xuất phương án triển khai ở qui mô lớn 

Sơ đồ công nghệ do chúng tôi đề xuất được trình bày trong hình 19 và 20. 

Công đoạn thu hồi glyxerin bao gồm hai thiết bị chính là thiết bị lắng tách pha và thiết 

bị chưng cất (hình 19). Trong thiết bị lắng tách pha, sản phẩm từ quá trình sản xuất 

biodiesel được tách thành hai pha. Pha phía trên là pha giàu biodiesel, pha phía dưới là 

pha giàu glyxerin. Hầu hết lượng metanol dư từ quá trình sản xuất biodiesel đều tan 

vào pha giàu glyxerin. Pha giàu glyxerin được chuyển sang thiết bị chưng cất chân 

không. Trong thiết bị chưng cất chân không, lượng metanol dư được tách ra, xử lý rồi 

hồi lưu trở lại quá trình sản xuất biodiesel. glyxerin thô thu được ở đáy tháp chưng 

được chuyển đến quá trình tinh luyện để thu glyxerin tinh (hình 20). Trong công đoạn 

này, trước tiên, glyxerin thô được nạp vào thiết bị xử lý axit. Tại đây, axit H2SO4 được 

thêm từ từ vào glyxerin, có khuấy. Kết tủa được tạo thành, đồng thời pH của hỗn hợp 

giảm đi. Khi pH đạt 6 – 7, ngừng thêm axit. Để lắng hỗn hợp 1 giờ rồi chuyển hỗn hợp 
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qua thiết bị lọc để lọc tách muối. Tiếp theo, dịch lọc được đưa vào thiết bị lắng để tách 

axit béo khỏi glyxerin. Thời gian lắng khoảng 30 phút. Sau khi tách axit béo, glyxerin 

được đưa vào thiết bị trung hòa. Tại đây, dung dịch kiềm được thêm từ từ vào cho đến 

khi đạt được pH trung tính. Lọc hỗn hợp để tách muối tạo thành trong quá trình trung 

hòa. Dịch lọc được đưa vào thiết bị chưng cất chân không áp suất chưng cất khoảng 2 

mbar. Vết metanol và nước được tách ra đầu tiên. Tiếp đó, glyxerin được tách ra ở 

nhiệt độ khoảng 120 – 130°C. Phần cặn chưng cất được tập hợp lại để xử lý, tránh « 

nhiễm môi trường.  

 

Hình 19: Thu hồi glyxerin từ quá trình sản xuất biodiesel 
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Hình 20: Sơ đồ nguyên lý công nghệ tinh chế glyxerin thô 

III.8 Tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm 

Hiện tại, giá glyxerin 98% (độ tinh khiết kỹ thuật) của Malaysia bán tại Việt Nam 

(đóng phuy 250 kg) là 35 000 đồng/kg, đóng can 20 lít là 40 000 đồng/kg. Giá 

glyxerin thô thu được từ quá trình sản xuất biodiesel từ mỡ cá dùng để đốt lò có giá là 

700 000 đồng – 800 000 đồng/phuy (200 kg), tương đương 3 500 đồng – 4 000 

®ång/kg. 

Dựa theo số liệu thực nghiệm của quá trình sản xuất thử chúng ta có thể tính toán được 

tiêu hao hóa chất để sản xuất ra 1 tấn glyxerin tinh (bảng 23). 
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Bảng 23 : Tiêu hao hóa chất cho 1 tấn glyxerin tinh 

STT Nguyên liệu, hóa chất Tiêu hao Đơn giá 

(nghìn đồng) 

Thành tiền 

(nghìn đồng)

1 Glyxerin thô (tấn) 1,96 4000 7 840,0

2 H2SO4 96% (kg) 81,73 10 817,3

3  KOH 82% (kg) 42,53 18 765,5

Tổng cộng 9 422,8

Dựa trên nguyên tắc chung là chi phí cho nguyên liệu và hóa chất chiếm 60% giá thành 

sản phẩm, chúng ta có thể tính toán được giá thành sản phẩm là:  

9 422 800 ®ång/tÊn x 100/60 = 15 704 670 ®ång/tÊn 

Ngoài sản phẩm glyxerin tinh chúng ta còn thu được 519,4 kg axit béo/tấn glyxerin 

thành phẩm. Giá bán axit béo thô vào khoảng 6 000 đồng/kg. Số tiền thu được từ 519,4 

kg axit béo sẽ là : 

6 000 ®ång/kg x 519,4 kg = 3 116 400 đồng 

Vậy giá thành thực của 1 tấn glyxerin tinh luyện sẽ là: 

15 704 670 – 3 116 400 = 12 588 270 (®ång/tÊn) 

Tất nhiên, đây chỉ là giá thành được tính toán một cách sơ bộ từ quá trình sản xuất thử 

nghiệm ở qui mô pilot phòng thí nghiệm. Khi sản xuất thực tế, có thể giá thành sản 

phẩm sẽ khác đi. Tuy nhiên, dù giá thành này có thay đổi thế nào thì so với giá bán 

glyxerin tinh 40 000 000 đồng/tấn như đã trình bày ở trên thì vẫn mang lại lợi nhuận 

cao. 

Rõ ràng rằng việc thu hồi và tinh chất glyxerin đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho 

các nhà máy sản xuất biodiesel. 
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Phần III. Kết luận  

1. Đã tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá bán glyxerin trên thế giới và Việt 

Nam nhằm làm rõ tính cần thiết của việc tinh chế glyxerin thô thành sản phẩm có 

giá trị hơn. Đã tổng quan về các phương pháp tinh chế glyxerin, từ đó đã lựa chọn 

phương pháp tinh chế sơ bộ và tiếp theo là chưng cất trong chân không để tinh chế 

glyxerin thô thu được từ quá trình sản xuất biodiesel thành glyxerin tinh khiết. 

2. Đã xác định đặc tính và tạp chất của các mẫu glyxerin thu được từ quá trình sản 

xuất thử biodiesel : hàm lượng glyxerin khoảng 56%, phần tạp chất còn lại là xà 

phòng, các triglyxerit chưa chuyển hóa hết, metanol, nước và một số tạp chất khác. 

3. Đã tiến hành tinh chế glyxerin ở qui mô phòng thí nghiệm nhằm xác định các thông 

số thích hợp. Kết quả cho thấy việc sử dụng axit H2SO4 mang lại hiệu quả kinh tế 

hơn so với axit H3PO4. Tiếp theo, quá trình sản xuất thử nghiệm ở qui mô pilot 

phòng thí nghiệm đã được tiến hành nhằm khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu và 

tìm ra điều kiện thích hợp. Các điều kiện đó là : tốc độ khuấy khi xử lý bởi axit là 

200 vòng/phút ; thời gian lắng tách muối là 1 giờ; thời gian lắng tách axit béo là 30 

phút ; áp suất chưng cất chân không khoảng 2 mbar. Sau khi chưng cất, thu được 

glyxerin 98% với hiệu suất 91 % so với lý thuyết. Quá trình sản xuất thử có độ lặp 

lại rất cao, hiệu suất thu hồi glyxerin gần như bằng nhau đối với mọi mẻ phản ứng. 

4. Đã sản xuất thử 10 kg glyxerin 98% 

5. Đã sơ bộ tính toán giá thành sản phẩm và đề xuất qui trình công nghệ ở qui mô lớn 

hơn. Nếu lấy giá glyxerin thô là 4 000 đồng/kg, sau khi tinh chế, giá thành của 

glyxerin 98% là 12 600 đồng/kg trong khi giá bán trên thị trường là 40 000 

đồng/kg. Rõ ràng rằng quá trình tinh chế glyxerin đã mang lại hiệu quả kinh tế 

không nhỏ. 

Với các nội dung đã thực hiện và các kết quả thu được, có thể nói, đề tài đã hoàn thành 

các nhiệm vụ đề ra trong thuyết minh đề tài.  
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 Phần IV. kiến nghị 

Hiện nay, một số công ty sản xuất biodiesel có nguồn glyxerin khá dồi dào nhưng được 

bán với giá gần như cho không hoặc được sử dụng trực tiếp làm chất đốt. Các công ty 

này sẵn sàng nhận chuyển giao công nghệ tinh chế để nâng cao giá trị của glyxerin thô. 

Ngoài ra, trong thời gian tới, để thực hiện đề án Nhiên liệu sinh học của Chính phủ, 

khả năng sản xuất nhiên liệu sinh học, và kéo theo là sản lượng glyxerin ở nước ta sẽ 

tăng lên làm cho nhu cầu nâng cao giá trị của glyxerin thô cũng tăng lên. 

Trước nhu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài kiến nghị Bộ Công Thương, cấp kinh phí để 

thực hiện một số nội dung nghiên cứu sau : 

- Thiết kế và chế tạo hệ thiết bị sản xuất glyxerin ở qui mô công nghiệp để nghiên 

cứu sản xuất thử nghiệm tại Công ty Hóa sinh Vàm cỏ, một cơ sở sản xuất 

biodiesel ở Miền Nam đang có nhu cầu nhận chuyển giao công nghệ tinh chế 

glyxerin thu được từ quá trình sản xuất biodiessel 

- Nghiên cứu công nghệ chuyển hóa glyxerin thành các hợp chất có giá trị kinh tế 

cao, một hướng đi mà thế giới đang hết sức quan tâm và rất có khả năng triển 

khai áp dụng ở Việt Nam 

Đây là những nội dung nghiên cứu vừa có tính khoa học lại vừa có tính thực tiễn cao, 

hoàn toàn có khả năng chuyển giao công nghệ để áp dụng trên thực tế.   
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